Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 

Dành cho sinh viên ngành kiến trúc
TS.KTS Nguyễn Đình Thi
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch- Trường Đại học Xây dựng
1. Đặt vấn đề.


Hàng năm, trường Đại học Xây dựng có nhiều sinh viên (SV) nghiên cứu khoa học (NCKH) đã đạt kết quả tốt có thể ứng dụng vào thực tiễn phục vụ cho nhu cầu đời sống xã hội và sản xuất của nhân dân. Trong đó, SV khoa Kiến trúc & Quy hoạch cũng đóng góp một phần không nhỏ những kết quả NCKH của mình với thành công chung kết hợp giữa học và hành, giữa giảng dạy, đào tạo và NCKHSV của Nhà trường.
Thực tế cho thấy quá trình triển khai NCKH sinh viên còn gặp nhiều khó khăn từ khâu lựa chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu và thực hiện đề tài NCKH. Lý do SV gặp khó khăn khi NCKH là do một số yếu tố như sau: Thứ nhất: SV còn nhiều bỡ ngỡ, chưa kịp tìm hiểu về phương pháp luận NCKH, chưa nắm được các bước để triển khai một đề tài NCKH; Thứ hai: Thời gian NCKH quá ngắn, nếu SV không được tham gia với thầy cô hướng dẫn từ trước hoặc không có nhiều tư liệu thì khó có được kết quả tốt; Thứ ba: Nhà trường chưa thật sự khuyến khích tạo điều kiện cho SV làm NCKH, ví dụ như chưa tính điểm TBC học tập cho các SV đạt giải (phải coi kết quả NCKH như SV đạt các giải thi SV giỏi các môn chuyên ngành), phần kinh phí dành cho thực hiện cũng như giải thưởng NCKHSV còn quá thấp; Thứ tư: Hình như còn mang tính hình thức, bệnh thành tích trong NCKHSV, chưa thật thấy tầm quan trọng của sản phẩm NCKHSV… Mặc dù còn nhiều khó khăn, những nếu trong quá trình học tập, SV thường xuyên tham gia làm NCKH cũng sẽ gặp nhiều thuận lợi, cụ thể như: 1/ SV được làm quen với phương pháp NCKH thông qua sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, giúp cho SV có cái nhìn tư duy khoa học và suy luận, trình bày mạch lạc một vấn đề khoa học. 2/ Giúp cho SV sau này ra trường có thể tự tin học tập nâng cao trình độ lên các bậc Sau đại học hoặc tham gia các dự án của các công ty tư vấn thiết kế. 3/  Giúp SV học tập làm quen với quá trình làm việc, nghiên cứu theo nhóm…

Trong khuôn khổ một bài báo, chúng tôi chỉ mong đưa ra những hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu một công trình NCKH để các bạn SV chuyên ngành kiến trúc cũng như các chuyên ngành khác có thể tham khảo để tìm ra cho mình phương pháp NCKH đạt hiệu quả cao nhất. Vì đối tượng là nghiên cứu là SV, nên chúng tôi không đưa ra nhiều thuật ngữ khoa học quá khó hiểu hoặc phương pháp NCKH cứng nhắc mà muốn SV tiếp cận phương pháp NCKH một cách tự nhiên, kích thích tính sáng tạo vốn có của mỗi SV. 
2. Một số khái niệm cơ bản về NCKH. 

Để bắt đầu cho việc tập làm NCKH, SV cần phải nắm chắc một số khái niệm về NCKH cũng như mục đích và các chức năng cơ bản của nó. 
- NCKH là gì ? là nhằm thỏa mãn về nhu cầu nhận thức và cải tạo thế giới, cụ thể như sau: 

+ Khám phá những thuộc tính bản chất của sự vật hoặc hiện tượng.

+ Phát hiện quy luật vận động của sự vật.


+  Vận dụng quy luật để sáng tạo giải pháp tác động vào sự vật.

- Mục đích của NCKH ?  Nhận thức và cải tạo thế giới.
- Các chức năng cơ bản của NCKH: 
1/ Mô tả: là sự trình bày bằng ngôn ngữ hình ảnh chung nhất của sự vật, cấu trúc, trạng thái và sự vận động của sự vật. 

Mục đích của mô tả là đưa ra một hệ thống tri thức về sự vật, giúp cho con người thấy sự khác biệt giữa về bản chất giữa sự vật này với sự vật khác.
Sự mô tả bao gồm cả mô tả định tính và mô tả định lượng.

2/ Giải thích: là sự làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và quy luật vận động của sự vật.
Mục đích của giải thích là đưa ra các thông tin về thuộc tính bản chất của sự vật để có thể nhận dạng không chỉ những biểu hiện bên ngoài mà còn cả những thuộc tính bên trong của sự vật.
3/ Tiên đoán: là sự nhìn trước quá trình hình thành, sự tiêu vong, sự vận động và những biểu hiện của sự vật trong tương lai.
4/ Sáng tạo: là sự nghiên cứu, làm ra một sự vật mới chưa từng tồn tại.

- Các loại hình NCKH: gồm 3 loại hình cơ bản: nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai.

1/ Nghiên cứu cơ bản: là những nghiên cứu nhằm phát hiện về bản chất và quy luật của các sự vật hoặc hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, con người. 
2/ Nghiên cứu ứng dụng: là sự vận dụng các quy luật từ trong nghiên cứu cơ bản  (thường là nghiên cứu cơ bản định hướng) để đưa ra các nguyên lý về các giải pháp như công nghệ, sản phẩm, vật liệu, thiết bị; nghiên cứu áp dụng các kết quả nghiên cứu ứng dụng vào trong một môi trường mới của của sự vật và hiện tượng.
3/ Nghiên cứu triển khai: là sự vận dụng các quy luật (thu được từ trong nghiên cứu cơ bản) và các nguyên lý (thu được từ trong nghiên cứu ứng dụng) để đưa ra các hình mẫu với những tham số đủ mang tính khả thi về kỹ thuật.
3. Phương pháp triển khai NCKH
3.1. Cấu trúc của một đề tài NCKH:

Thông thường, một đề tài NCKH được phân thành 3 phần: phần mở đầu; phần nội dung nghiên cứu và phần kết luận - kiến nghị.

1/ Phần mở đầu: 


- Lý do lựa chọn đề tài


- Mục tiêu nghiên cứu: Là cái đích nghiên cứu mà người nghiên cứu đề ra để thực hiện, để định hướng trong quá trình nghiên cứu. Ngoài khái niệm mục tiêu nghiên cứu, trong NCKH còn có khái niệm mục đích nghiên cứu. Vậy để phân biệt chúng ta nên tìm hiểu về ý nghĩa của mục tiêu và mục đích như sau: phạm trù mục tiêu nhằm trả lời câu hỏi ‘’ làm cái gì ?’’, còn phạm trù mục đích nhằm trả lời câu hỏi ‘’để nhằm vào cái gì ?’’ . 
- Nội dung nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Là sự vật hoặc hiện tượng được lựa chọn để xem xét trong nhiệm vụ nghiên cứu.
 
- Phạm vi nghiên cứu : Phạm vi xét về quy mô của đối tượng; phạm vi không gian và thời gian thuộc tiến trình của sự vật và hiện tượng.  
2/ Phần nội dung nghiên cứu:


Thường được chia làm 3 chương.

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu thực tiễn của hướng đề tài trong nước và trên thế giới. Nhận xét, đánh giá, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và kết luận hướng nghiên cứu cho phù hợp với thực tiễn nhu cầu xã hội.

Chương 2: Đề ra các cơ sở khoa học từ lý luận và thực tiễn để tạo tiền đề cho hướng đề xuất nghiên cứu ở chương tiếp theo. 

Chương 3: Đề xuất kết quả nghiên cứu theo hướng của đề tài và có thể lấy ví dụ đề xuất thực tiễn trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết của đề tài.

3/ Phần kết luận - kiến nghị:

- Kết luận: tóm lược những ý chính của nội dung nghiên cứu và tổng hợp kết quả nghiên cứu.

- Kiến nghị: những giải pháp tốt nhất nhằm cải thiện tình hình của đối tượng nghiên cứu.
4/ Phần mục lục tham khảo: ghi danh mục các tài liệu tham khảo theo số thứ tự a.b.c.
3.2. Lựa chọn đề tài nghiên cứu

Lựa chọn đề tài nghiên cứu là bước rất quan trọng trong việc chuẩn bị cho quá trình NCKH. Người nghiên cứu xuất phát trên cơ sở nhu cầu thực tiễn hiện tại cũng như tương lai của những vấn đề đang là thời sự của cuộc sống, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng… có liên quan đến ngành nghề, chuyên môn của mình để đề xuất đề tài NCKH cho phù hợp. Cần lưu ý đối với đề tài NCKHSV, nên chọn những đề tài nhỏ, hẹp nhưng có nhiều giá trị về mặt khoa học và có giá trị thực tiễn cao, có thể áp dụng ngay trong thực tế xã hội, không nên chọn đề tài rộng hoặc mang tính lý luận nhiều. 
Ngoài ra, có những loại đề tài chỉ là tổng hợp, đánh giá, phân tích, nhóm họp các hoạt động của hiện tượng, sự vật đã diễn ra từ quá khứ trong lịch sử nhằm làm cơ sở khoa học giúp cho việc NCKH sau này. Đây là nhóm đề tài hướng về nghiên cứu mô tả, giải thích, nghiên cứu cơ bản. Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm đề tài NCKH nêu trên không thích hợp với các loại hình đề tài NCKHdành cho SV ngành kiến trúc và xây dựng.
Đối với NCKHSV ngành kiến trúc, xây dựng nên chọn hướng đề tài mang tính nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng và triển khai là phù hợp. Ví dụ, SV ngành kiến trúc nên quan tâm đến vấn đề nghiên cứu tổ chức kiến trúc nhà ở đô thị và nông thôn, các công trình công cộng, công trình công nghiệp, nông nghiệp, tổ chức giao thông đô thị…  để có thể tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tác động đến môi trường, cân bằng hệ sinh thái, chống tác động của thiên tai như bão lũ, động đất, sạt lở đất, ngập lụt, nghiên cứu các giải pháp vi khí hậu trong kiến trúc, 
- Các bước tiếp cận một đề tài NCKH: 


Để có được hướng đề tài hay, hấp dẫn và có kết quả ứng dụng trong thực tiễn, SV có thể tiếp cận đề tài theo hai hướng sau: Hướng thứ nhất- phương pháp thuận: SV trên cơ sở góp ý của GVHD và tính thời sự của nhu cầu xã hội có thể đưa ra hướng đề tài nghiên cứu và sau đó trên cơ sở phân tích tổng quan, phân tích các yếu tố cơ sở khoa học để đề xuất ra những kết quả áp dụng trong thực tiễn. Đề tài này phù hợp với ngành nghiên cứu lý thuyết, có thể ra kết quả và cũng có thể không đạt được kết quả như mong muốn. Hướng thứ hai- phương pháp nghịch: trên cơ sở tư duy sáng tạo, trên cơ sở lập luận bước đầu SV có thể đề xuất ngay kết quả hoặc hướng đi đến kết quả sau đó đặt tên cho đề tài và lựa chọn các bước nghiên cứu cho phù hợp. Đề tài này phù hợp với loại hình nghiên cứu ứng dụng, sáng tạo, tiên đoán, phù hợp với hướng NCKH của sinh viên ngành kiến trúc, kỹ thuật. 
- Lựa chọn đề tài:


Tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài, mang ý nghĩa khúc chiết nhất, dễ hiểu nhất, không được phép hiểu hai nghĩa hoặc nhiều nghĩa. Tên đề tài ngắn gọn nhưng phải chứa đựng lượng thông tin cao nhất. Đề tài tự người NCKH lựa chọn hoặc một số đề tài quan trọng, mang tính quốc gia hoặc có ý nghĩa to lớn trong đời sống dân sinh sẽ do cơ quan chủ quản đặt hàng hoặc chỉ định. Đề tài đặt hàng là đề tài chỉ định cho người nghiên cứu có năng lực và uy tín, có khi còn đưa ra đấu thầu để tìm ra người nghiên cứu có năng lực và chuyên sâu về hướng nghiên cứu của đề tài.
3.4. Phương pháp nghiên cứu:

Việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu trong NCKH là rất cần thiết. Tùy theo loại hình cũng như đề tài nghiên cứu mà SV lựa chọn phương pháp nghiên cứu sao cho đầy đủ, phù hợp, tránh nghiên cứu thiếu hoặc thừa thông tin. Phương pháp nghiên cứu thường có ba nhóm nghiên cứu: nghiên cứu lý thuyết; phi thực nghiệm hoặc thực nhiệm. 

- Nghiên cứu lý thuyết: là nghiên cứu dựa trên các khái niệm, phán đoán, các suy luận, tổng hợp tài liệu thu thập, xử lý tài liệu...


- Nghiên cứu phi thực nghiệm: gồm quan sát, ghi chép, chụp ảnh, đo vẽ, phỏng vấn, điều tra xã hội học của đối tượng nghiên cứu.


- Nghiên cứu thực nghiệm: lập mô hình, thí nghiệm để nghiên cứu.

Một số nội dung phương pháp cơ bản của NCKH như sau:


1/ Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tổng hợp, nghiên cứu tư liệu nhằm xác nhận về mặt lý thuyết các giả thiết đã đặt ra không trái với kết luận đã được công nhận về mặt lý thuyết. Kết quả của nghiên cứu tài liệu là tóm tắt khoa học của tài liệu, xử lý các thông tin cần thiết tích lũy cho công tác nghiên cứu.
2/ Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: nhằm khai thác các ý kiến chuyên gia về những vấn đề liên quan đến giả thiết để phát triển và bổ sung giả thiết. SV nên tìm đến các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu để phỏng vấn mở rộng thêm các dữ liệu cho công tác NCKH của mình.
3/ Phương pháp hội thảo khoa học: SV nên tham gia các hội thảo khoa học có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài nhằm tổng hợp các các vấn đề liên quan đến đề tài. Lưu ý cần quan tâm đến những ý kiến theo hướng ngược những giả thiết có cùng quan điểm với mình nhằm thẩm tra những lại những giả thiết do mình đề ra trong nghiên cứu.
4/ Phương pháp điều tra xã hội học: SV sử dụng phiếu câu hỏi nói lên bản chất của giả thiết nghiên cứu nhằm điều tra, thăm dò dư luận xã hội để thu được những đánh giá thống kê đối với giả thiết của mình. Phương pháp điều tra có nhiều bước làm nhưng gắn gọn lại có ba bước cơ bản: lập và chọn mẫu phiếu câu hỏi; tiến hành điều tra và xử lý thống kê kết quả điều tra. Phương pháp này hay sử dụng trong NCKHSV kiến trúc, nhất là các nghiên cứu liên quan đến phục vụ lợi ích cộng đồng.
5/ Phương pháp trắc nghiệm: cùng với phương pháp điều tra, phương pháp này là cách đo lường khách quan những biểu hiện tâm lý và mức độ nhận thức của một hay nhóm người được chọn tham gia vào những nghiên cứu phi thực nghiệm. Trắc nghiệm được thực hiện bằng sử dụng phiếu trắc nghiệm với những câu hỏi trắc nghiệm khác nhau như: câu hỏi trả lời ‘’có’’ hoặc ‘’không’’; câu hỏi có ô trống để điền trả lời; câu hỏi với các phương án trả lời tùy chọn; câu hỏi với các phương án trả lời tương phản; câu hỏi mở ngỏ để thăm dò thái độ trạng thái tâm lý và suy nghĩ của người được hỏi.
6/ Phương pháp quan sát: nhằm phát hiện thêm những tư liệu, sự kiện để tạo cơ sở xác nhận những ý kiến trái ngược nhau trong nghiên cứu. Khi quan sát phải hết sức khách quan, tránh áp đặt ý kiến chủ quan của của người nghiên cứu vào trong việc chọn mẫu quan sát. 

7/ Phương pháp thực nghiệm: là quan sát những tình huống mà người nghiên cứu tạo ra những biến động các tham số của sự vật, hiện tượng hoặc kiểm tra tính đúng sai của các lý thuyết nghiên cứu. Tóm lại thực nghiệm là sử dụng các phương pháp thí nghiệm để tìm ra kết quả thí nghiệm so sánh với những giả thiết đề ra của nghiên cứu lý thuyết. Có hai cách tiến hành thực nghiệm: thứ nhất thực nghiệm ngay trên đối tượng thực, ví dụ như thí nghiệm cường độ chịu kéo, uốn, nén, phá hỏng kết cấu thép; phá hỏng các cấu kiện, vật liệu; độ sụt bê tông…; xây dựng công trình thực tế sau khi đã nghiên cứu lý thuyết, ví dụ như xây dựng ngôi nhà ở mật độ dân cư cao trên khu phố cổ để làm kết quả chứng minh cho phần nghiên cứu lý thuyết là phù hợp. Thứ hai thực nghiệm trên các loại mô hình, ví dụ mô hình sinh thái; mô hình xã hội…
3.5. Xây dựng đề cương nghiên cứu:


Việc xây dựng đề cương nghiên cứu là rất quan trọng đối với việc NCKH, nó được ví như hệ xương sống của một cơ thể. Thử hình dung việc NCKH coi như một thực thể sống, khi chúng ta muốn nghiên cứu, xem xét và tái tạo cơ thể này ta phải hiểu về giải phẫu của nó. Sau khi đã tạo dựng hoàn chỉnh hệ xương sống cơ bản theo đúng giải phẫu cơ thể, việc NCKH đã đạt được gần 50% sự thành công, còn lại là xử lý các thông tin, sự kiện, yếu tố tác động, các giải pháp đắp vào bộ khung xương nhằm hoàn chỉnh một cơ thể sống. 
Để SV có thể hiểu và tham khảo, ứng dụng vào việc xây dựng xây dựng đề cương NCKH cho mình, chúng tôi đưa ra một ví dụ cụ thể một đề cương NCKHSV ngành kiến trúc:
Tên đề tài: thiết kế Nhà ở cho sinh viên ngoại tỉnh
Nhóm SV nghiên cứu lớp 49KD6:      Nguyễn Đình Khoa 
                                                               Nguyễn Nguyên Ngọc

                                                               Đoàn Tuấn Khanh

                                                                Hồ Thị Thanh Phương 

                                                                Lại Thị Ngọc Diệp   
Phần mở đầu:
1.Lý do lựa chọn đề tài.
2.Nội dung nghiên cứu.
3.Mục đích nghiên cứu.
4.Phương pháp nghiên cứu.
5.Giới hạn nghiên cứu.

PhÇn nội dung nghiên cứu:
Chương 1: Đánh giá tình hình thực trạng của SV ngoại tỉnh.

1.1. Hiện trạng nhà trọ của SV ngoại tỉnh ở Việt Nam.

1.2. Thực trạng nhà trọ của SV ngoại tỉnh ở Thành Phố Hà Nội.

1.3. Đánh giá chung về tình hình nhà trọ của SV ngoại tỉnh.

1.4. Kết luận chương 1.

Chương 2 : Cơ sở khoa học của thiết kế xây dựng và tổ hợp không gian nhà ở trọ cho SV ngoại tỉnh.
2.1. Điều kiện pháp lý của Nhà nước đối với nhà ở cho SV (điều kiện về nhà ở xã hội).

2.2. Điều kiện lối sống, sở thích, nhu cầu ở của SV ngoại tỉnh.

2.1.1. Sở thích, lối sống và thói quen 

2.1.2. Nhu cầu của SV 

2.3. Điều kiện về vật liệu, các giải pháp xây dựng nhà ở giá rẻ phục vụ cho SV.

2.3.1 Yêu cầu về vật liệu xây dựng nhà ở cho SV.

2.3.2 Một số giải pháp xây dựng trên thị trường.
2.4. Yêu cầu về quản lý nhà trọ cho SV ngoại tỉnh.

2.5. Nhu cầu kinh doanh, cho thuê nhà trọ của người dân.

Chương 3 : Đề xuất giải pháp tổ chức không gian và xây dựng nhà ở cho SV ngoại tỉnh thuê (lấy ví dụ, đề xuất cho tổ 32, 33, 34 Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội).

3.1. Mô hình quy hoạch cho xây dựng nhà ở giá rẻ cho SV.

3.2. Đề xuất giải pháp kiến trúc, nội thất cho các BLOCK ở của SV.

3.3. Đề xuất giải pháp kết cấu, giải pháp xây dựng, vật liệu, đáp ứng được điều kiện “ Nhà ở trọ giá rẻ cho sinh viên”.

3.3.1. Giải pháp kết cấu.

3.3.2. Giải pháp thi công, lắp dựng

3.3.3. Giải pháp vật liệu.

3.3.4.  Giải pháp mở rộng, bố trí linh hoạt các BLOCK.

3.4.  Đề xuất giải pháp quản lý nhà ở trọ của SV.

3.5.  Đề xuất giải pháp huy động vốn để xây dựng nhà ở trọ cho SV.

3.6. Ví dụ đề xuất ứng dụng thực tế cho địa bàn tổ 32, 33, 34 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

             3.6.1. Điều kiện về kinh tế, tự nhiên của phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai.

                  3.6.2. Tổ chức quy hoạch cho một số khu đất điển hình.

                  3.6.3. Một số mô hình không gian ứng dụng cho Thịnh Liệt, Hoàng Mai. 

                  3.6.4. Giải pháp kết cấu vật liệu và thi công phù hợp.

                  3.6.5. Đề xuất một vài giải pháp xây dựng theo giai đoạn.

                  3.6.6. Mô hình quản lý nhà trọ SV tại phường Thịnh Liệt.

PhÇn kết luận và kiến nghị: 1/ Kết luận; 2/ Kiến nghị.

Phần mục lục tham khảo.
4. Kết luận: 
Để NCKHSV trường Đại học Xây dựng ngày càng có chiều sâu về số lượng và chất lượng, chúng tôi đề nghị cần quan tâm đến một số vấn đề sau:
- Nên coi NCKHSV là một nhiệm vụ đào tạo quan trọng bên cạnh công tác giảng dạy, học tập thuần túy, không nên đánh giá NCKHSV chỉ là hoạt động phong trào.

- Không nên đánh giá kết quả NCKHSV theo tỷ lệ mà phải đánh giá thực giá trị mà kết quả NCKHSV mang lại cho đời sống an sinh xã hội hoặc nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo trong Nhà trường. 
- Nên đầu tư thêm kinh phí cho các đề tài NCKHSV nhằm giúp SV đủ kinh phí in ấn, kinh phí cho các hoạt động công tác nghiên cứu.

- Thưởng điểm TBCHT cho những SV có thành tích NCKHSV đạt giải.

- Nhà trường nên chăng thành lập Quỹ NCKHSV ngoài kinh phí đầu tư của ngân sách Nhà nước nhằm kích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học của SV, gìn giữ truyền thống đào tạo hàn lâm của trường Đại học Xây dựng.
Nắm được phương pháp luận triển khai một đề tài NCKH là việc làm cần thiết của mỗi SV trong quá trình chuẩn bị cho NCKHSV. Mặc dù SV được các thầy cô hướng dẫn lựa chọn đề tài và hướng dẫn xuyên suốt tiến trình NCKH, nhưng không tránh được những khúc mắc mà SV không lý giải được vấn đề cần nghiên cứu, đôi khi là sự tham khảo mang tính sao chép cũng như máy móc theo hướng dẫn của thầy cô mà SV không hiểu hết bản chất của vấn đề. Chúng tôi mong muốn thông qua một số gợi ý, một số phương pháp cụ thể tại bài viết này, giúp cho SV có cái nhìn tổng quát và chủ động trong quá trình nghiên cứu của mình. Chúng tôi cũng mong muốn nhận và chân thành cám ơn các góp ý cũng như câu hỏi, luận bàn về việc NCKH của sinh viên, nhất là SV ngành Kiến trúc và Quy hoạch. Mọi thông tin xin liên hệ qua hộp thư email: 
             nguyendinhthi_dhxd@yahoo.com/
Tài liệu tham khảo:

Vũ Cao Đàm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội năm 1996.
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